Tài liệu địa chí cổ

Với việc nghiên cứu Thăng Long - Hà Nội

Ngót một nghìn năm trước, vào mùa Thu năm Thuận Thiên thứ nhất (1010), tờ chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ đã mở đầu cho công cuộc di chuyển kinh thành từ Hoa Lư ra xây dựng kinh đô mới tại thành Đại La.

Trong gần 10 thế kỷ ấy, tên gọi và địa giới hành chính của thành Thăng Long thời Lý - Trần - Lê, thành Hà Nội thời Nguyễn, tỉnh Hà Nội sau ngày giải phóng và thành phố Hà Nội sau ngày 1 tháng Tám năm 2008 cũng thay đổi không ngừng.

Một khối lượng đồ sộ thư tịch, bi ký Hán Nôm viết về Thăng Long - Hà Nội hiện còn lưu trữ  tại các thư viện lớn. Trong kho thư tịch cổ đó có một mảng tư liệu đặc biệt quý giá dùng để nghiên cứu địa lý lịch sử, diên cách địa danh và nhiều mặt khác của Hà Nội. Đó là các sách địa chí hoặc có nội dung địa chí. 

Hiện nay, cả nước đang khẩn trương chuẩn bị đại lễ kỷ niệm “1000 năm Thăng Long- Hà Nội”, những người làm công tác nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu Hán Nôm  cũng muốn góp một phần vào công việc chung đó. Chính vì vậy, một nhóm cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hán Nôm và cán bộ giảng dạy tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội đã hợp tác thực hiện đề tài Tư liệu văn hiến Thăng Long- Hà Nội: Tuyển tập địa chí  thuộc Dự án Tủ sách “Thăng Long  ngàn năm văn hiến” của Viện Việt Nam học và phát triển, Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội và Nhà xuất bản Hà Nội. Đề tài của chúng tôi nhằm cung cấp cho người nghiên cứu cũng như độc giả những tư liệu gốc về nguồn địa chí cổ viết về thành Thăng Long- tỉnh Hà Nội xưa.   

I. Địa dư tỉnh Hà Nội

1. Thành Thăng Long trước cải cách năm Minh Mệnh 12 (1831):

Thời Hùng Vương là bộ Giao Chỉ, đời Tần thuộc nước của An Dương Vương, đời Hán là bộ Giao Chỉ, đời Tuỳ là quận Giao Chỉ, đời Đường là An Nam đô hộ phủ, bấy giờ mới đắp thành Đại La. Năm Thái Bình nhà Đinh nước ta gọi là đạo, đầu đời ứng Thiên nhà Tiền Lê gọi là lộ. Năm 1010 Lý Thái Tổ dời đô từ kinh thành Hoa Lư về thành Đại La, thấy rồng vàng hiện trước thuyền ngự, nhân đấy đặt tên thành là Thăng Long, đất gọi là phủ ứng Thiên. 

Sử sách còn ghi chép vào mùa Thu, tháng 7 “Lại xây dựng các cung điện trong kinh thành Thăng Long, phía trước dựng điện Càn Nguyên làm chỗ coi chầu, bên tả làm điện Tập Hiền, bên hữu dựng điện Giảng Võ. Lại mở cửa Phi Long thông với cung Nghênh Xuân, cửa Đan Phượng thông với cửa Uy Viễn, hướng chính nam dựng điện Cao Minh đều có thềm rồng, trong thềm rồng có hành lang dẫn ra xung quanh bốn phía. Sau điện Càn Nguyên dựng hai điện Long An, Long Thuỵ làm nơi vua nghỉ. Bên tả xây điện Nhật Quang, bên hữu xây điện Nguyệt Minh, phía sau dựng hai cung Thuý Hoa , Long Thuỵ làm chỗ ở cho cung nữ. Dựng kho tàng, đắp thành, đào hào. Bốn mặt thành mở 4 cửa: phía đông gọi là Tường Phù, phía tây gọi là Quảng Phúc, phía nam gọi là Đại Hưng, phía bắc gọi là Diệu Đức. Lại ở trong thành làm chùa ngự Hưng Thiên và tinh lâu
 Ngũ Phượng. Ngoài thành về phía nam dựng chùa Thắng Nghiêm”
.    

Năm Thiệu Bảo (1279) nhà Trần gọi là Trung Kinh, năm 1397 Hồ Quý Ly dời đô vào Tây Đô (Thanh Hoá) nên đổi gọi Thăng Long làm Đông Đô. Năm 1407, nhà Minh đô hộ đặt nước ta làm phủ Giao Châu, gọi thành là Đông Quan. Năm Thuận Thiên 3 (1430) đổi Đông Quan làm Đông Kinh, năm Quang Thuận 7 (1466) đặt phủ Trung Đô, lĩnh 2 huyện Quảng Đức và Vĩnh Xương; năm thứ 10 (1469) đổi tên phủ ứng Thiên thành Phụng Thiên. Thời Mạc đổi tên phủ Vĩnh Xương thành Thọ Xương. Đời Lê Hiển Tông gọi Thanh Hoa là Tây Đô nên gọi thành Thăng Long là Đông Đô. Đời Tây Sơn và đầu thời Nguyễn gọi là Bắc Thành. Năm Gia Long 1 (1802) triều Nguyễn đặt Tổng trấn Bắc Thành, lĩnh 13 trấn, cho phủ Phụng Thiên lệ vào. Năm Gia Long 4 (1805) đổi Thăng Long (Rồng bay) thành Thăng Long (Thịnh vượng), đổi phủ Phụng Thiên thành phủ Hoài Đức, đổi huyện Quảng Đức thành Vĩnh Thuận
. 

Cho đến lúc này phủ Hoài Đức vẫn chỉ bao gồm 2 huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận, tổng cộng 13 tổng, 250 phường thôn trại.

Huyện Thọ Xương, 8 tổng: Tả Túc, Tiền Túc, Hữu Túc, Hậu Túc, Tả Nghiêm, Tiền Nghiêm, Hữu Nghiêm, Hậu Nghiêm, gồm 193 phường thôn trại. 

Huyện Vĩnh Thuận, 5 tổng: Thượng, Trung, Nội, Hạ, Yên Thành, gồm 26 phường thôn
. 

2. Tỉnh Hà Nội sau cải cách năm Minh Mệnh 12 (1831):

a/ Từ sau cải cách năm Minh Mệnh 12 (1831) đến năm 1887:

Năm Minh Mệnh 12 (1831) cải cách hành chính cả nước, bỏ trấn đặt tỉnh thì cũng là lúc tỉnh Hà Nội ra đời. 

Tỉnh Hà Nội lúc này có các phủ huyện sau:

- Phủ Hoài Đức gồm 3 huyện: Từ Liêm ,Vĩnh Thuận và Thọ Xương.  

+ Huyện Từ Liêm trước thuộc phủ Quốc Oai trấn Sơn Tây, 13 tổng: La Nội, Đại Mỗ, Thượng Hội, Thượng Trì, Hạ Trì, Phú Gia, Minh Tảo, Cổ Nhuế, Dịch Vọng, Tây Tựu, Thượng ốc, Yên Lũng và Hương Canh. Gồm 87 xã thôn trang trại. 

+ Huyện Vĩnh Thuận trước thuộc phủ Hoài Đức, vẫn gồm 5 tổng và giữ nguyên tên tổng nhưng số thôn phường trại tăng lên thành 40.  

+ Huyện Thọ Xương trước thuộc phủ Hoài Đức, vẫn gồm 8 tổng nhưng tên tổng đã thay đổi hoàn toàn và chỉ còn 116 xã thôn phường trại. 

	1. Tiền Nghiêm thành Vĩnh Xương

2. Tả Nghiêm thành Kim Liên

3. Hữu Nghiêm thành Yên Hoà

4. Hậu Nghiêm thành Thanh Nhàn
	5. Tả Túc thành Phúc Lâm

6. Tiền Túc thành Thuận Mỹ

7. Hậu Túc thành Đồng Xuân

8. Hữu Túc thành Đông Thọ


- Phủ Thường Tín gồm  3 huyện: Thượng Phúc, Thanh Trì, Phú Xuyên.

+ Huyện Thượng Phúc có 12 tổng: Cổ Hiền, Thượng Cung, La Phù, Hà Hồi, Bình Lăng, Đông Cứu, Triều Đông, Vạn Điểm, Tín Yên, Chương Dương, Thuỵ Phú, Phượng Dực. Gồm  83 xã thôn.

+ Huyện Thanh Trì có 12 tổng: Thanh Trì, Hoàng MaiKhương Đình, Thanh Liệt, Cổ Điển, Nam Phù Liệt, Hà Liễu, Ninh Xá, Vạn Phúc, Vĩnh đặng, Xâm Thị, Vân La. Gồm 100 xã thôn trại sở.

+ Huyện Phú Xuyên có 11 tổng: Hoà Mỹ, Đường Hoàng Trung, Lương Xá, Thịnh Đức, Già Cầu, Đường Xuyên, Mỹ Lâm, Biện Thuỷ, Khai Thái, Mộc Hoàn, Chuyên Nghiệp. Gồm 84 xã thôn trang trại.

- Phủ ứng Hoà gồm 4 huyện: Sơn Minh, Hoài An, Chương Đức và Thanh Oai.

+ Huyện Sơn Minh có 8 tổng: Sơn Minh, Xà Cầu, Bạch Sam, Phương Đình, Đạo Tú, Trầm Lộng, Đông Lỗ, Đại Bối. Gồm 77 xã thôn. 

+ Huyện Hoài An có 4 tổng: Thái Đường, Phù Lưu Tế, Phù Lưu Thượng, Trinh Tiết. Gồm  50 xã thôn.

+ Huyện Chương Đức có 9 tổng: Lương Xá, Chúc Sơn, Quảng Bị, Bài Trượng, Văn La, Hoàng Xá, Viên Nội, Bột Xuyên, Tuy Lai. Gồm 66 xã thôn.

+ Huyện Thanh Oai có 12 tổng: Thượng Thanh Oai, Tả Thanh Oai, Thắng Lãm, Đồng Dương, Bảo Đà, Đại Định, Bối Khê, Nga Mi, Phương Trung, Động Cứu, Ước Lễ, Thuỷ Cam. Gồm 93 xã thôn trang.

 - Phủ Lý Nhân gồm 5 huyện: Kim Bảng,  Duy Tiên, Thanh Liêm, Bình Lục và Nam Xương. 

+ Huyện Kim Bảng có 6 tổng: Kim Bảng, Thuỵ Lôi, Phù Đạm, Phù Lưu, Hương Đàn, Quyển Sơn. Gồm 58 xã thôn trang trại sở.

+ Huyện Duy Tiên có 6 tổng: Bạch Sam, Lam Cầu, Yên Khê, Hoàng Đạo, Đọi Sơn, Tiên Xá. Gồm 60 xã thôn trang. 

+ Huyện Thanh Liêm có 8 tổng: Mễ Tràng, Động Xá, Kỷ Cầu, Hương Ngải, Mỹ Xá, Cẩm Bối, Mai Cầu, Điều Hộ. Gồm 63 xã thôn trang sở.

+ Huyện Bình Lục có 4 tổng: Ngô Xá, Bồ Xá, An Đổ, Mai Động. Gồm 37 xã thôn trang sở.

+ Huyện Nam Xương có 9 tổng: Trần Xá, Trác Bút, Vũ Điện, Ngu Nhuế, Ngô Khê, Đồng Thuỷ, An Trạch, Công Xá, Thổ Cốc. Gồm 88 xã thôn trang trại sở
.

Cả 3 phủ này trước đều thuộc trấn Sơn Nam Thượng, nay chuyển sang để thành lập tỉnh Hà Nội. Tổng cộng 15 huyện, 127 tổng, 1104 xã thôn. 

Cuối đời Minh Mệnh có sự thay đổi về các đơn vị hành chính cấp tổng và cấp xã phường ở 2 huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận thuộc phủ Hoài Đức. Các thôn nhỏ được sáp nhập và mang tên mới, đại bộ phận do ghép tên của 2 đơn vị sáp nhập. Vì vậy huyện Thọ Xương vẫn gồm 8 tổng nhưng chỉ còn 146 phường thôn; huyện Vĩnh Thuận vẫn gồm 5 tổng nhưng chỉ còn 27 phường thôn.  

Đại để địa dư và các phủ huyện của Hà Nội từ khi đặt tỉnh cho đến năm 1887 đời Đồng Khánh cơ bản vẫn như vậy. Nhưng về phương diện hành chính thì ở sách Đồng Khánh địa dư chí
ghi các huyện do phủ kiêm lý và thống hạt
 như sau:

- Phủ Hoài Đức: 

+ Từ Liêm: huyện kiêm lý

+ Thọ Xương, Vĩnh Thuận: huyện thống hạt

- Phủ Thường Tín:

+ Thượng Phúc: huyện Kiêm lý

+ Thanh Trì, Phú Xuyên: huyện thống hạt

- Phủ ứng Hoà:

+ Sơn Minh: huyện kiêm lý

+ Thanh Oai, Chương Đức, Hoài An: huyện thống hạt. 

- Phủ Lý Nhân:

+ Kim Bảng, Duy Tiên: huyện kiêm lý

+ Thanh Liêm, Bình Lục, Nam Xương: huyện thống hạt. 

b/ Tỉnh Hà Nội từ năm 1888 về sau:

Năm Đồng Khánh 3 (1888) Hà Nội trở thành nhượng địa của Pháp, chúng bắt đầu quy hoạch và xây dựng thành phố. Phần lớn đất đai huyện Thọ Xương và một phần huyện Vĩnh Thuận được lấy để thành lập thành phố Hà Nội. 

Huyện Thọ Xương lúc này chỉ còn 3 tổng: Hoà Lạc, Phúc Lâm và Thanh Nhàn; gồm 12 xã thôn phường. Huyện Vĩnh Thuận còn 4 tổng: Thượng, Trung, Nội, Hạ, còn tổng Yên Thành đã thuộc thành phố; gồm 29 xã thôn phường trại. 

Vào thời điểm ngay sau khi thành lập thành phố Hà Nội đã có tài liệu Danh sách các phủ huyện của tỉnh Hà Nội năm 1888
 ghi như sau: 

- Phủ Lý Nhân: 

+ Kim Bảng và Duy Tiên: 2 huyện kiêm lý, 12 tổng

+ Thanh Liêm: 8 tổng

+ Bình Lục: 4 tổng

+ Nam Xương: 9 tổng

- Phủ ứng Hoà: 

+ Sơn Minh: huyện liêm lý, 8 tổng

+ Thanh Oai: 12 tổng

 Phủ Hoài Đức:

+ Từ Liêm: huyện kiêm lý, 11 tổng

+ Đan Phượng: 6 tổng

+ Thọ Xương: tịnh nhiếp Vĩnh Thuận, 8 tổng

- Phủ Thường Tín:

+ Thượng Phúc: huyện kiêm lý, 12 tổng

+ Thanh Trì: 12 tổng

+ Phú Xuyên: 11 tổng.

Như vậy thì  Hà Nội lúc này vẫn có 4 phủ, 14 huyện, kể cả huyện kiêm nhiếp, nhưng đã có sự thay đổi:

1. Phủ ứng Hoà lúc này chỉ còn 2 huyện Sơn Minh và Thanh Oai, còn 2 huyện thống hạt là Chương Đức và Hoài An thì tách ra khỏi Hà Nội, sau đó nhập lại và chia thành 2 huyện mới là Yên Đức và Chương Mỹ. Sách Hà Đông tỉnh các phủ huyện tổng xã thôn phường trang trại danh hiệu
 soạn năm Thành Thái 5 (1893) đã ghi phủ Mỹ Đức tịnh nhiếp huyện Yên Đức và huyện Chương Mỹ.

Yên Đức: huyện tịnh nhiếp, 6 tổng, 66 xã thôn sở. Các tổng: Bột Xuyên, Trinh Tiết, Hoàng Xá, Phù Lưu Tế, Phù Lưu Thượng, Tuy Lai.

Chương Mỹ, 10 tổng, 75 xã thôn. Các tổng:  Quảng Bị, Chúc Sơn, Cao Bộ, Dã Cát, Phương Hạnh, Yên Kiện, Mỹ Lương, Lương Xá, Văn La, Bài Trượng. 

2. Phủ Hoài Đức: Từ Liêm vẫn là huyện kiêm lý, huyện Thọ Xương thì tịnh nhiếp huyện Vĩnh Thuận và có thêm một huyện mới là huyện Đan Phượng. 

Huyện Đan Phượng: đời Hán là đất quận Giao Chỉ, tên đã có từ thời Trần về trước. Thời thuộc Minh đổi là Đan Sơn thuộc châu Từ Liêm, sau hợp vào châu lệ vào phủ Giao Châu. Đến năm Quang Thuận nhà Lê (1640- 1649) lại lấy tên cũ là Đan Phượng thuộc phủ Quốc Oai trấn Sơn Tây. Đầu triều Nguyễn vẫn thuộc phủ Quốc Oai trấn Sơn Tây. Từ năm Minh Mệnh 12 (1831) là huyện Đan Phượng tỉnh Sơn Tây cho đến năm 1887. Từ năm 1888 huyện Đan Phượng được chuyển về thuộc phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội. 

Như vậy đến năm 1888 tỉnh Hà Nội vẫn còn 4 phủ, nhưng 2 huyện Chương Đức, Hoài An đã tách ra khỏi Hà Nội, nhập lại và chia thành 2 huyện mới là Yên Đức và Chương Mỹ thuộc phủ Mỹ Đức, sau này thuộc tỉnh Hà Đông. Huyện Đan Phượng cũng mới chuyển từ phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây sang. 

Đến năm 1890 tài liệu Danh mục làng xã Hà Nội cuối thế kỷ XIX ghi tỉnh Hà Nội còn 11 huyện
 là:

+ Thượng Phúc: 12 tổng

+ Thanh Trì: 12 tổng 

+ Phú Xuyên: 11 tổng

+ Từ Liêm: 13 tổng

+ Thọ Xương: 3 tổng

+ Vĩnh Thuận: 4 tổng

+ Đan Phượng: 6 tổng

+ Sơn Lãng
: 10 tổng

+ Thanh Oai: 10 tổng

+ Kim Bảng: 6 tổng

+ Duy Tiên: 6 tổng

So với danh sách năm 1888 thì lúc này tỉnh Hà Nội bớt đi 3 huyện là Thanh Liêm, Bình Lục và Nam Xương. Ngày 21 tháng 3 năm Thành Thái 2 (1890) 3 huyện này được tách khỏi tỉnh Hà Nội để thành lập phủ Liêm Bình trực thuộc tỉnh Nam Định. Đến ngày 20 tháng 10 năm 1890 thành lập tỉnh Hà Nam thì phủ này thuộc tỉnh Hà Nam
.

Như vậy thì đến năm 1890 tỉnh Hà Nội còn 11 huyện vì cắt 3 huyện Thanh Liêm, Bình Lục và Nam Xương để thành lập tỉnh Hà Nam. 

Năm 1893 trên thực tế 4 phủ trên đã chuyển hẳn về tỉnh Hà Đông, vẫn gồm 11 huyện:

- Phủ Hoài Đức: 

+ Huyện Từ Liêm (kiêm lý): 13 tổng

+ Huyện Thọ Xương: 4 tổng

+ Huyện Vĩnh Thuận: 4 tổng

+ Huyện Đan Phượng: 6 tổng

- Phủ Thường Tín (kiêm lý huyện Thượng Phúc)

+ Huyện Thượng Phúc: 12 tổng

+ Huyện Thanh Trì: 12 tổng

+ Huyện Phú Xuyên: 9 tổng

- Phủ ứng Hoà (kiêm nhiếp huyện Sơn Lãng)

+ Huyện Sơn Lãng: 11 tổng

+ Huyện Thanh Oai: 12 tổng

- Phủ Mỹ Đức (tịnh hiếp huyện Yên Đức)

+ Huyện Yên Đức: 6 tổng, 66 xã thôn sở

+ Huyện Chương Mỹ: 10 tổng, 75 xã thôn
 

So với danh sách năm 1890 thì vẫn gồm 4 phủ, 11 huyện nhưng 2 huyện Kim Bảng, Duy Tiên năm 1890 đã chuyển về thành lập tỉnh Hà Nam. Còn 2 huyện Chương Đức và Hoài An thuộc phủ ứng Hoà thống hạt đã nhập lại rồi chia thành 2 huyện mới là Yên Đức và Chương Mỹ.  

Năm 1899 Pháp lấy nốt phần đất còn lại của 2 huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận và một số xã thôn của hai huyện Từ Liêm, Thanh Trì lập một huyện mới có tên là huyện Hoàn Long, làm huyện ngoại thành thành phố Hà Nội.  

Huyện Hoàn Long lúc đầu thuộc ngoại ô thành phố Hà Nội, gồm  9 tổng: Thượng, Trung, Nội, Yên Hạ
, Vĩnh Yên, Kim Liên, Thanh Nhàn, Hoàng Mai và Phúc Lâm. Tài liệu lưu trữ năm 1906 ghi huyện Hoàn Long, tài liệu năm 1910 ghi vũng ngoại ô Hà Nội
. Ngày 1 tháng 1 năm 1915 theo Quyết định ký ngày 10 tháng 12 năm 1914 của Toàn quyền Đông Dương: bãi bỏ vùng ngoại ô Hà Nội, sáp nhập huyện Hoàn Long vào tỉnh Hà Đông
. 

Từ đó huyện Hoàn Long, sau đổi thành đại lý Hoàn Long thuộc tỉnh Hà Đông cho đến tận trước năm 1954.  

Năm 1902 dời tỉnh lỵ Hà Nội đến xứ Cầu Đơ rồi đổi thành tỉnh Cầu Đơ. Năm 1904 đổi tỉnh Cầu Đơ thành tỉnh Hà Đông
.

Lúc này tỉnh Hà Đông gồm 10 phủ
, huyện: 

+ Phủ Hoài Đức, 13 tổng

+ Huyện Thanh Trì: 12 tổng

+ Phủ Mỹ Đức: 7 tổng

+ Huyện Thanh Oai: 11 tổng

+ Huyện Hoàn Long: 9 tổng

+ Phủ Thường Tín: 12 tổng

+ Phủ ứng Hoà: 10 tổng

+ Huyện Chương Mỹ: 12 tổng

+ Huyện Phú Xuyên: 10 tổng

+ Huyện Đan Phượng: 7 tổng
. 

Địa dư của tỉnh Hà Đông giữ nguyên như vậy cho đến năm 1961 mới lấy huyện Thanh Trì nhập về tỉnh Hà Nội. 

Năm 1965 tỉnh Hà Đông sáp nhập với tỉnh Sơn Tây thành tỉnh Hà Tây. Năm 1975 tỉnh Hà Tây sáp nhập với tỉnh Hoà Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 1991 tách tỉnh Hoà Bình, tỉnh Hà Tây tái thành lập cho đến ngày 1 tháng 8 năm 2008 thì toàn bộ tỉnh này sáp nhập vào thành phố Hà Nội.   

Như vậy, kể từ khi nhà Lý định đô vào đầu thế kỷ XI, kinh đô Thăng Long lúc đầu là phủ Phụng Thiên chỉ với 2 huyện Vĩnh Xương và Quảng Đức. Sau cải cách hành chính năm 1831, tỉnh Hà Nội đã có một phạm vi rộng lớn, bao gồm toàn bộ tỉnh Hà Nội, tỉnh Hà Đông và tỉnh Hà Nam ngày nay. Sau đó, phạm vi tỉnh Hà Nội thu hẹp dần, và cuối cùng chỉ còn vẻn vẹn thành phố Hà Nội với 8 hộ (“Hà Thành bát hộ”) và các phố mang toàn tên Pháp. 

3. Thành phố Hà Nội ngày nay

a/ Thành phố Hà Nội trước ngày 1 tháng 8 năm 2008:

Từ sau ngày giải phóng, thủ đô Hà Nội không ngừng mở rộng về mặt địa dư. Vào thập niên sáu mươi của thế kỷ trước, một số huyện xung quanh Thủ đô đã được nhập vào Hà Nội như Thanh Trì, Gia Lâm, Mê Linh, Kim Anh và Đông Anh.

- Huyện Thanh Trì: xưa là châu Long Đàm thuộc phủ Giao Châu. Đời Lê năm Quang Thuận (1460-1469) là huyện Long Đàm phủ Thường Tín xứ Sơn Nam. Đến đời Trung hưng vì kiêng huý tên của vua Thế Tông Lê Duy Đàm (1573- 1599) mà đổi thành Thanh Trì, sau lại vì kiêng huý tên tước của Thanh Vương Trịnh Tráng mà đổi chữ Thanh là trong…. thành chữ thanh là xanh…. Đến đầu triều Nguyễn huyện Thanh Trì vẫn thuộc phủ Thường Tín trấn Sơn Nam Thượng. Năm Minh Mệnh 12 (1831) thuộc phủ Thường Tín tỉnh Hà Nội, sau năm 1888 thuộc phủ Thường Tín ngoại thành Hà Nội, sau đó thuộc phủ Thường Tín tỉnh Hà Đông. 

Năm 1961 nhập về thành phố Hà Nội. 

- Huyện Gia Lâm: thời Lý là quận Gia Lâm phủ Thiên Đức, sau đổi là huyện; thời thuộc Minh là huyện Gia Lâm phủ Bắc Giang, đời Lê Quang Thuận (1460- 1469) đổi thuộc phủ Thuận An trấn Kinh Bắc; đầu thời Nguyễn vẫn thuộc phủ này; năm Minh Mệnh 12 (1831) chia đặt tỉnh Bắc Ninh thì huyện Gia Lâm thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Theo thư ngày 22/4/1908 của Thống sứ Bắc Kỳ gửi Đốc lý Hà Nội về việc xoá bỏ cơ quan đại diện ở Gia Lâm và chuyển về phủ Thuận Thành và sáp nhập Gia Lâm vào khu ngoại ô thành phố Hà Nội
 thì huyện Gia Lâm ắt đầu thuộc Hà Nội. 

Từ năm 1961 huyện Gia Lâm cũ nhập thêm một số xã của các huyện Tiên Du, Thuận Thành, tổng cộng 31 xã, 4 thị trấn và thuộc thành phố Hà Nội.  

- Huyện Mê Linh: xưa tên là Yên Lãng. Thời Hán là đất quận Giao Chỉ, đời Nam Tề tách ra làm huyện Bình Đạo, đời Đường đổi làm châu Nam Đạo, lại đổi là Tiên Châu, từ đời Đinh- Lý đặt tên là Yên Lãng. Thời thuộc Minh huyện Yên Lãng thuộc châu Tam Đới; năm Lê Quang Thuận (1460- 1469) đổi thuộc phủ Vĩnh Tường, năm Minh Mệnh 13 (1832) đặt phân phủ Vĩnh Tường, cho kiêm lý huyện Yên Lãng. 

Trước năm 1945 huyện Yên Lãng thuộc tỉnh Phúc Yên, năm 1950 thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, năm 1968 thuộc tỉnh Vĩnh Phú. Năm 1977 huyện Yên Lãng sáp nhập với huyện Bình Xuyên (trước thuộc Thái Nguyên) thành một huyện mới, lấy tên là huyện Mê Linh, năm 1978 và nhập vào tỉnh Hà Nội, năm 1991 trở lại tỉnh Vĩnh Phú, từ ngày 1/8/2008 lại nhập về thành phố Hà Nội. 

- Huyện Kim Anh: tên là Kim Hoa được đặt từ năm Quang Thuận nhà Lê (1460- 1469), thuộc phủ Thiên Phúc trấn Kinh Bắc; đời Thiệu Trị vì kiêng huý tên mẹ vua là bà Hồ Thị Hoa mà đổi thành huyện Kim Anh; năm Minh Mệnh 12 (1831) thuộc tỉnh Bắc Ninh cho đến năm 1901. Từ năm 1901 thuộc tỉnh Phù Lỗ, rồi thuộc tỉnh Phúc Yên, từ năm 1950 thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, từ năm 1958 thuộc tỉnh Vĩnh Phú. 

Năm 1970 mở rộng tỉnh Hà Nội, cắt 7 xã: Cao Minh, Kim Hoa, Nam Viêm, Ngọc Thanh, Phúc Thắng và Quang Minh cho nhập vào huyện Mê Linh thuộc tỉnh Hà Nội; các xã còn lại nhập với huyện Đa Phúc làm thành huyện Sóc Sơn.

Như vậy đất huyện Kim Anh cũ tương ứng với nửa phía tây của huyện Sóc Sơn và nửa phía đông của huyện Mê Linh
 nay đều thuộc thành phố Hà Nội. 

- Huyện Đông Anh: từ thời Đinh về trước là châu Cổ Lãm, đời Tiền Lê đổi thành châu Cổ Pháp, nhà Lý gọi là phủ Thiên Đức, nhà Trần đổi gọi là huyện Đông Ngàn, thời thuộc Minh thuộc châu Vũ Ninh phủ Bắc Giang, đời Lê Thánh Tông đổi thuộc phủ Từ Sơn, triều Nguyễn vẫn theo như thế. Đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, huyện Đông Ngàn đổi tên thành huyện Đông Anh. Năm 1903 huyện Đông Anh thuộc tỉnh Phúc Yên. Từ năm 1961 huyện Đông Anh thuộc tỉnh Hà Nội.   

Như vậy trên thực tế thì toàn bộ tỉnh Phúc Yên gồm 4 huyện Đa Phúc, Yên Lãng, Đông Anh và Kim Anh đã lần lượt nhập về thành phố Hà Nội. 

Vào thời điểm trước khi sáp nhập với tỉnh Hà Tây, thành phố Hà Nội gồm các quận, huyện sau: quận Ba Đình, quận Tây Hồ, quận Hoàn Kiếm, quận Hai Bà Trưng, quận Đống Đa, quận Thanh Xuân, quận Cầu Giấy, huyện Sóc Sơn, huyện Đông Anh, huyện Gia Lâm, huyện Từ Liêm và huyện Thanh Trì.

b/ Thành phố Hà Nội sau ngày 1 tháng 8 năm 2008

Với chủ trương mở rộng thành phố của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày 1 tháng 8 năm 2008 toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh và một số xã thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hà Bình thuộc thành phố Hà Nội.

Tỉnh Hà Tây trước đây gồm tỉnh Hà Đông và tỉnh Sơn Tây. 

- Tỉnh Hà Đông:

Xưa đất Hà Đông là các châu Phúc Yên, Uy Man, Từ Liêm và các huyện Phù Lưu, Thanh Oai, Thanh Đàm, ứng Bình  thuộc phủ Giao Châu. Sách Thiên hạ quận quốc lợi bệnh thư của Cố Đình Lâm chép: Năm Vĩnh Lạc 5 nhà Minh  mới đặt phủ Giao Châu lĩnh 2 huyện Đông Quan và Từ Liêm; châu Phúc Yên (trước là Thượng Phúc), Phù Lưu và Thanh Đàm (trước là Long Đàm); châu Uy Man lĩnh 4 huyện Sơn Định (trước là Sơn Minh), Thanh Oai, ứng Bình (trước là ứng Thiên) và Thái Đường. Năm [Vĩnh Lạc 6] đem đất các huyện Bảo Phúc, Sơn Định và Thanh Liêm nhập vào bản châu; năm thứ 17 đem đất huyện Thanh Đàm thuộc châu Phúc Yên hợp vào huyện Đông Quan, đất huyện Phù Lưu hợp vào châu Phúc Yên, đất huyện Thanh Oai hợp vào châu Uy Man
.

Năm Gia Long 1 (1802) triều Nguyễn đặt Bắc Thành tổng trấn, lĩnh 13 trấn, trong đó có 5 nội trấn là Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Sơn Tây, Kinh Bắc và Hải Dương; 6 ngoại trấn là Tuyên Quang, Hưng Hoá, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Quảng Yên thì đất các huyện thuộc tỉnh Hà Đông sau này thuộc trấn Sơn Nam Thượng. Gồm 2 phủ 7 huyện: phủ Thường Tín, 3 huyện: Thanh Trì, Thượng Phúc, Phú Xuyên; phủ ứng Thiên, 4 huyện: Thanh Oai, Sơn Minh, Hoài An, Chương Đức. Còn huyện Từ Liêm thì thuộc phủ Quốc Oai trấn Sơn Tây. 

Năm Minh Mệnh 12 (1831) chia đặt tỉnh thì các huyện trên đều thuộc tỉnh Hà Nội, riêng huyện Từ Liêm cũng được trích từ phủ Quốc Oai trấn Sơn Tây sang. 

+ Huyện Thanh Trì: xem mục huyện Thanh Trì ở trên.

+ Thượng Phúc: xưa là châu Thượng Phúc, thời thuộc Minh đổi làm huyện Bảo Phúc thuộc châu Phúc Yên, lệ vào phủ Giao Châu; đời Lê Quang Thuận (1460- 1469) đổi thành Thượng Phúc thuộc phủ Thường Tín, đến triều Nguyễn vẫn mang tên này. Nay chủ yếu là đất huyện Thường Tín. 

+ Huyện Phú Xuyên: xưa là đất huyện Phù Lưu, thời thuộc Minh thuộc châu Phúc Yên phủ Giao Châu; đời Lê Quang Thuận (1460-1469) là huyện Phù Vân, đổi lệ vào phủ Thường Tín; năm Quang Thiệu (1516- 1522) đổi thành Phú Nguyên; thời nhà Mạc vì kiêng huý Mạc Phúc Nguyên (1546- 1561) nên đổi thành Phú Xuyên, triều Nguyễn vẫn theo như thế. Nay là huyện Phú Xuyên.

+ Huyện Thanh Oai: tên huyện có từ đời Lý, thời thuộc Minh là huyện Thanh Oai thuộc châu Uy Man lệ vào phủ Giao Châu, đời Lê Quang Thuận (1460- 1469) đổi thuộc phủ ứng Hoà, sau vì kiêng huý tên tước của Thanh Vương Trịnh Tráng mà đổi chữ Thanh 清 là trong thành Thanh 青 là xanh, triều Nguyễn vẫn theo thế. Nay là huyện Thanh Oai.   

+ Huyện Sơn Minh: đời Trần là huyện Sơn Minh, thuộc Minh đổi làm huyện Sơn Định thuộc châu Uy Man, đời Lê lấy lại tên Sơn Minh thuộc phủ ứng Thiên trấn Sơn Nam Thượng, cuối đời Nguyễn đổi tên là Sơn Lãng. Nay là đất huyện ứng Hoà tỉnh Hà Tây. 

+ Huyện Hoài An: thời thuộc Minh là đất hai huyện Phù Lưu và Thái Đường, đời Lê Quang Thuận đặt tên huyện Hoài An, do phủ thống hạt; cuối đời Đồng Khánh sát nhập với huyện Chương Đức rồi chia thành 2 huyện mới là Yên Đức và Chương Mỹ thuộc phủ Mỹ Đức. Nay là đất huyện Mỹ Đức.

+ Huyện Chương Đức: đặt từ đầu đời Lê, thuộc phủ ứng Thiên; năm Minh Mệnh 13 (1832) đặt làm phân phủ; năm Tự Đức 5 (1852) bỏ phân phủ, đặt Tri huyện, vẫn thuộc phủ ứng Hoà. Cuối đời Đồng Khánh nhập với huyện Hoài An chia thành 2 huyện mới là Yên Đức và Chương Mỹ. Nay thuộc đất thuộc 2 huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức.  

- Tỉnh Sơn Tây:

Đời Đinh- Lê- Lý là đạo Đà Giang; đời Trần là lộ, năm Quảng Thái 10 (1397) đổi lộ làm  trấn. Thời Lê sơ lại đổi làm lộ Quốc Oai Thượng, Quốc Oai Trung và Quốc Oai Hạ thuộc Tây Đạo, năm Quang Thuận 7 (1466) đổi làm Thừa tuyên Quốc Oai, năm thứ 10 đổi làm Thừa tuyên Sơn Tây, năm Hồng Đức 21 (1490) đổi là xứ, đời Hồng Thuận lại đổi là trấn. Đầu đời Nguyễn Gia Long, Sơn Tây là 1 trong 13 trấn thuộc Bắc Thành; năm Minh Mệnh 12 (1831) cải cách hành chính, chia tỉnh hạt thì trấn Sơn Tây thành tỉnh Sơn Tây, lấy huyện Từ Liêm cho lệ vào phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội và chuyển huyện Tam Nông cho lệ vào tỉnh Hưng Hoá. Năm 13 (1832) đặt thêm các phân phủ Vĩnh Tường, Quốc Oai, Quảng Oai; năm thứ 14 gộp huyện đăng Đạo vào huyện Sơn Dương. Năm Tự Đức 5 (1852) bỏ các phân phủ Quốc Oai và Quảng Oai, phủ Quảng Oai kiêm nhiếp huyện Tùng Thiện; phủ Quốc Oai kiêm nhiếp huyện Mỹ Lương; huyện Thanh Ba kiêm nhiếp huyện Hạ Hoà; phủ Lâm Thao kiêm nhiếp huyện Phù Ninh; phủ Đoan Hùng kiêm nhiếp huyện Hùng Quan. Tự Đức năm thứ 9 lại đặt 2 huyện Tùng Thiện và Mỹ Lương, năm thứ 16 lại đặt 2 huyện Hà Hoà và Phù Ninh.

Thời Pháp tách các huyện Phù Ninh, Hạc Trì, Thanh Ba, Cẩm Khê, Hạ Hoà của tỉnh Sơn Tây cùng một số huyện của tỉnh Hưng Hoá để thành lập tỉnh Phú Thọ. 

Năm 1890 đặt tỉnh Vĩnh Yên gồm phủ Vĩnh Tường và 4 huyện: Yên Lạc, Lập Thạch, Tam Dương và Bình Xuyên. Năm 1905 lại trích huyện Yên Lãng của tỉnh Sơn Tây cùng các huyện Kim Anh, Đông Anh, Đa Phúc của tỉnh Bắc Ninh để đặt tỉnh Phúc Yên gồm 2 phủ Yên Lãng, Đa Phúc và 2 huyện Kim Anh, Đông Anh.  

Huyện Yên Lãng đến năm 1977 nhập với huyện Bình Xuyên thành huyện Mê Linh. 

Huyện Kim Anh sau tách một số xã nhập vào huyện Mê Linh, số xã còn lại nhập với huyện Đa Phúc thành huyện Sóc Sơn. 

Tỉnh Sơn Tây triều Nguyễn gồm 5 phủ, 21 huyện:

- Phủ Quảng Oai, 4 huyện: Tiên Phong, Phúc Thọ, Tòng Thiện và Bất Bạt.  

- Phủ Quốc Oai, 4 huyện: Yên Sơn, Mỹ Lương, Đan Phượng và Thạch Thất.

- Phủ Vĩnh Tường, 3 huyện: Bạch Hạc, Tam Dương và Lập Thạch. 2 huyện: Yên Lãng và Yên Lạc do phân phủ Vĩnh Tường kiêm lý.

- Phủ Lâm Thao, 5 huyện: Sơn Vi, Phù Ninh, Thanh Ba, Cẩm Khê và Hạ Hoà. 

- Phủ Đoan Hùng, 3 huyện: Tây Quan, Hùng Quan và Sơn Dương.   

Phủ Quảng Oai và phủ Quốc Oai sau này lập thành tỉnh Sơn Tây; các phủ Vĩnh Tường, Lâm Thao, Đoan Hùng lập thành tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. 

- Phủ Quảng Oai, 4 huyện:

+ Huyện Tiên Phong: đời Hán là đất quận Giao Chỉ, năm Lê Quang Thuận 10 (1469) gọi là Tân Phong thuộc phủ Tam Đới, đến đời Trung hưng kiêng tên huý của vua Kính Tông Lê Duy Tân (1600-1619) nên đổi là Tiên Phong; năm Cảnh Hưng 3 (1742) đổi thuộc phủ Quảng Oai, triều Nguyễn vẫn theo thế. Có 8 tổng: Phú Xuyên, Kiều Mộc, Thanh Mai, Chu Quyến, Thanh Lãng, Tây Đằng, Vật Lại và Phú Hữu; tổng cộng 55 xã, thôn. 

Nay thuộc huyện Ba Vì.

 + Huyện Phúc Thọ: đời Hán là đất huyện Mê Linh quận Giao Chỉ; đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đặt làm huyện Phúc Lộc thuộc phủ Quốc Oai; năm Cảnh Hưng 3 (1742) đổi huyện Phúc Lộc thuộc vào phủ Quảng Oai; đời Tây Sơn đổi làm huyện Phú Lộc; đầu đời Gia Long lấy lại tên cũ là Phúc Lộc; năm Minh Mệnh 3 (1822) đổi là huyện Phúc Thọ. Có 10 tổng: Cam Giá Thịnh, Cam Giá Thượng, Phù Sa, Cựu Đình, Xuân Vân, Phụng Thượng, Phù Long, Võng Xuyên, Phú Châu và Vân Cốc; tổng cộng 55 xã, thôn. 

Nay là huyện Phúc Thọ. 

+ Huyện Tùng Thiện: đời Hán là đất quận Giao Chỉ, thời Trần gọi là Ma Lung, thời thuộc Minh vẫn là huyện Ma Lung thuộc châu Quảng Oai, đời Lê Quang Thuận (1460 - 1469) gọi là Ma Nghĩa. Cuối Lê sơ, trong khoảng niên hiệu Quang Thiệu (1516 - 1522) đổi là huyện Minh Nghĩa. Các triều sau vẫn theo thế. Năm Tự Đức 7 (1854) đổi tên thành Tùng Thiện. Có 5 tổng: Thanh Vị, Tường Phiêu, Nhân Lý, Thuỵ Phiêu và Mỹ Khê; tổng cộng 37 xã, thôn. 

Nay là đất huyện Ba Vì

+ Huyện Bất Bạt: xưa là đất lộ Tam Giang; thời Trần về trước gọi là Lũng Bạt; thời thuộc Minh là huyện Lũng Bạt thuộc châu Đà Giang phủ Tam Giang. Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đổi là huyện Bất Bạt thuộc phủ Đà Dương. Đời Lê Trung hưng, khoảng niên hiệu Vĩnh Thịnh (1705-1719) đổi đặt huyện Bất Bạt thuộc phủ Quảng Oai. Năm Tự Đức 4 (1851) tách 3 xã tổng Cao Phong huyện Thanh Sơn tỉnh Hưng Hóa cho thuộc vào Bất Bạt. Năm Tự Đức 7 (1854) lại tách xã Trung Hà trước thuộc huyện Sơn Vi cho thuộc vào Bất Bạt. Có 6 tổng: Tinh Nhuệ, Hạ Bì, Khê Hạ, Lương Khê, La Phù, Cẩm Đới; tổng cộng 48 xã, thôn.  

Nay là đất thuộc huyện Ba Vì và thị xã tỉnh Hòa Bình.

- Phủ Quốc Oai, 4 huyện: 

+ Huyện Yên Sơn: đời Hán thuộc đất quận Giao Chỉ, năm Quang Thuận 10 (1469) đặt là huyện Ninh Sơn. Đầu đời Lê Trung hưng, kiêng tên húy của Trang Tông (1533-1548) Lê Duy Ninh, đổi là huyện Yên Sơn. Năm Minh Mệnh 13 (1832) trích hai tổng Thượng Hiệp và Hạ Hiệp trước thuộc huyện Đan Phượng sang huyện này. Năm Tự Đức 2 (1849) tách thôn Đồng Trữ (trước thuộc tổng Cao Bộ huyện Mỹ Lương) nhập vào huyện này. Có 9 tổng: Thượng Hiệp, Hoàng Xá, Thạch Thán, Cấn Xá, Tiên Lữ, Lật Sài, Bất Lạm, Lạp Mai, Hạ Hiệp; tổng cộng 62 xã, thôn.

Nay thuộc huyện Quốc Oai.

+ Huyện Mỹ Lương: xưa là đất châu Quảng Oai, từ đời Trần về trước gọi là huyện Mỹ Lương; thời thuộc Minh đặt huyện Mỹ Lương thuộc châu Quảng Oai. Đời Lê Thánh Tông vẫn là huyện Mỹ Lương thuộc phủ Quảng Oai. Đời Lê Trung hưng, năm Cảnh Hưng 3 (1742) tách huyện Mỹ Lương sang phủ Quốc Oai. Các triều sau vẫn theo thế. Có 8 tổng: Mỹ Lương, Cao Bộ, Yên Kiện, Phương Hương, Hoà Lạc, Dã Cát, Kim Bôi và Minh Lương; tổng cộng 57 xã, thôn.

Nay là đất các huyện Chương Mỹ và Lương Sơn, Kim Bôi tỉnh Hòa Bình.

+ Huyện Đan Phượng: Đời Hán là đất quận Giao Chỉ, từ thời Trần đã có tên huyện Đan Phượng; thời thuộc Minh đổi là huyện Đan Sơn thuộc châu Từ Liêm. Đời Lê lấy lại tên cũ là huyện Đan Phượng thuộc phủ Quốc Oai trấn Sơn Tây, năm 1888 thuộc phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội, từ năm 1893 thuộc tỉnh Hà Đông. Có 6 tổng: Đan Phượng, Dương Liễu, Đắc Sở, Thanh Mạc, Sơn Đồng và Kim Thuỷ; tổng cộng 45 xã, thôn, phường, châu, vạn. 

Nay là huyện Đan Phượng.

+ Huyện Thạch Thất: đời Hán là đất quận Giao Chỉ, từ đời Trần về trước đã có tên huyện Thạch Thất. Đời thuộc Minh đổi là huyện Thạch Thất thuộc châu Từ Liêm cho lệ vào phủ Giao Châu. Đời Lê Quang Thuận đổi thuộc phủ Quốc Oai. Triều Nguyễn vẫn theo như thế, năm Tự Đức 2 (1849) lấy xã Nhân Mục huyện Mỹ Lương nhập vào tổng Cần Kiệm. Có 7 tổng: Tường Phiêu, Lạc Trị, Đại Đồng, Kim Quan, Hương Ngải, Thạch Xá và Cần Kiệm; tổng cộng 46 xã, thôn, phường
. 

Nay là huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội.

Như vậy trải qua chặng đường 10 thế kỷ kể từ khi Lý Thái Tổ định đô, lúc đầu chỉ có một phủ đến cuộc cải cách hành chính đời Minh Mệnh triều Nguyễn, tỉnh Hà Nội đã có cả một vùng rộng lớn- 15 huyện, bao gồm đất phủ Phụng Thiên cũ, toàn bộ tỉnh Hà Đông và tỉnh Hà Nam ngày nay. Sau khi thành lập thành phố, địa dư của tỉnh Hà Nội thu hẹp dần và thay đổi liên tục. Năm 1890 các huyện thuộc phủ Lý Nhân được tách ra để thành lập tỉnh mới Hà Nam; các xã xung quanh thành phố cũng được lập thành vùng ngoại ô, năm 1896 trụ sở tỉnh Hà Nội chuyển về thôn Cầu Đơ và cuối cùng thì tỉnh Hà Đông được thành lập. 

Vào năm 1961, thành phố Hà Nội mở rộng, các huyện Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Trì đã trở thành huyện ngoại ô thành phố. Cho đến ngày 1 tháng Tám năm 2008, thành phố Hà Nội lại có nguyên vẹn tỉnh Hà Đông cộng thêm tỉnh Sơn Tây rộng lớn và giàu truyền thống văn hoá. 

Có thể kê địa dư phủ huyện của thành Thăng Long- tỉnh Hà Nội- thành phố  Hà Nội qua 10 thế kỷ như sau:

	
	trước Nguyễn
	1802-1831
	1831-1887
	1888
	1890
	1890- giữa TK XX
	1961
	2008

	
	ph.Phụng Thiên:

Quảng Đức

Vĩnh Xương
	ph.Hoài Đức:

Vĩnh Thuận

Thọ Xương
	t. Hà Nội

ph.Hoài Đức

Vĩnh Thuận

Thọ Xương

Từ Liêm


	t. Hà Nội

+

+

+

+

§anPh­îng
	tp. Hà Nội

+

+

+

+

+
	tp Hà Nội

h. Hoàn Long

-

-

t. Hà Đông

-
	tp. Hà Nội

-

-

-

-


	tp Hà Nội

-

-

-

-



	
	
	
	ph.Thường Tín

Thượng Phúc

Thanh Trì

Phú Xuyên
	+

+

+

+
	+

+

+

+
	-
	t.Hà Đông

-

-

-
	-

-

-

-

	
	
	
	ph.ứng Hoà

Sơn Minh

Hoài An

Chương Đức

Thanh Oai
	+

+

+
	Sơn Lãng

+
	-
	-

-

-

-

-
	-

-

-

-

-

	
	
	
	ph.Lý Nhân

Kim Bảng

Duy Tiên

Thanh Liêm

Bình Lục

Nam Xương
	+

+

+

+

+

+
	+

+

+
	t. Hà Nam
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	Gia Lâm

Thanh Trì

Mê Linh

Đông Anh

Sóc Sơn
	+

+

+

+

+

	
	
	
	
	
	
	
	
	t. Hà Tây

h. Mê Linh

	Số lượng
	2
	2
	15
	14
	11
	tp + 1 huyện
	tp + 5 huyện
	10 quận

18 huyện

1 thị xã


Ký hiệu: + giống cột đằng trước, - giống  dòng trên

Thành phố Hà Nội của chúng ta hiện tại có 29 quận huyện và thị xã, danh sách như sau:

10 quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hà Đông.

8 huyện:  Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thường Tín, Đan Phượng, Thạch Thất, Hoài Đức, Phú Xuyên, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ba Vì, Mê Linh, Phúc Thọ, Quốc Oai, ứng Hoà.

1 thị xã:  Sơn Tây. 

Như vậy sau đúng 10 thế kỷ, thành phố Hà Nội đã không ngừng mở rộng và lớn mạnh về mọi mặt, từ lúc chỉ có 2 huyện, đến nay đã có 29 quận huyện và thị xã. 

� Tinh lâu: lầu xem sao.


� Xem Đại Việt sử ký toàn thư, bản Chính Hoà thứ 18 (1697), tập 1, dịch và chú thích: Ngô Đức Thọ, hiệu đính: Giáo sư Hà Văn Tấn, Nxb KHHX, H. 1993, tr. 241.  


� Xem Đại Nam nhất thống chí, Quốc sử quán triều Nguyễn, tập 3, người dịch: Phạm Trọng Điềm, người hiệu đính: Đào Duy Anh, Nxb Thuận Hoá, Huế, 1992, tr. 160-161.


� Nguồn tư liệu: Các trấn tổng xã danh bị lãm, Bắc Thành địa dư chí lục, Đại Việt địa dư toàn biên, Thăng Long cổ tích khảo.


� Nguồn tài liệu: Hà Nội địa bạ, Đồng Khánh địa dư. 


� Sách hoàn thành trong đời Đồng Khánh, vào thời điểm trước năm 1888. Xem thêm lời giới thiệu ở phần Đồng Khánh địa dư chí. 


� Các từ: thống hạt, kiêm lý, kiêm nhiếp, tịnh nhiếp, nhiếp biện xuất hiện trong sách là những cụm từ  chỉ đơn vị hành chính cấp trên (thường là phủ) trực tiếp quản lý đơn vị cấp dưới (thường là huyện) mà không đặt bộ máy riêng; hoặc đơn vị hành chính cấp tương đương (thường là huyện) kiêm luôn việc giải quyết công việc của đơn vị  không có bộ máy riêng (cũng là huyện). 


Ngôn ngữ hiện đại không có từ tương ứng nên rất khó dịch ra tiếng Việt, mong độc giả thông cảm.   


� Tài liệu lưu trữ, phông Phủ Thống sứ Bắc Kỳ, ký hiệu E 02  30395, gồm 1 tờ ghi chữ Pháp và chữ Việt, 1 tờ chữ Hán ghi tên phủ huyện; Sđd, tr. 40. Tên do ban biên soạn đặt. Tài liệu chỉ kê tên phủ, huyện và ghi tổng số: 4 phủ, 8 huyện (không kể huyện kiêm nhiếp), 117 tổng, 1033 xã thôn chứ không có danh sách xã thôn cụ thể. 


� Ký hiệu Thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm A.2800. 


� Tài liệu lưu trữ, phông Nha Kinh lược Bắc Kỳ 1/T1255. Sđd, tr. 11. Văn bản viết bằng chữ Hán, không chia theo phủ mà kê lần lượt 11 huyện thuộc tỉnh Hà Nội. 


� Trước là Sơn Minh. 


� Theo Địa chí Hà Nam, tập Các huyện thị Hà Nam (Bản thảo số 01), nhóm biên soạn: TS Nguyễn Ngọc Tuấn, nhà sử học Nguyễn Vinh Phúc, nhà sử học Giang Quân, CN Cao Kim Thu. Hà Nam, 7/2003, tr. 109. 


� Nguồn tài liệu: Hà Đông tỉnh các phủ huyện tổng xã thôn phường trang trại danh hiệu, ký hiệu Viên Nghiên cứu Hán Nôm A. 2800. 


� Sau khi thành lập thành phố, các phường thôn còn lại của tổng Yên Thành và tổng Hạ huyện Vĩnh Thuận được dồn lại lập thành tổng Yên Hạ.


� Tài liệu lưu trữ, phông Toà sứ Hà Đông, E 02, 625  D61, Sđd, tr. 117 và E 2 720, Sđd, tr. 118. 


� Tài liệu lưu trữ, phông Phủ Thống sứ Bắc Kỳ, E2  81413. 


Dẫn theo sách Lịch sử Hà Nội qua tư liệu lưu trữ. Tập I: Địa giới hành chính Hà Nội từ 1873 đến 1954. Cục Lưu trữ Nhà nước- Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I. Hà Nội- 2000, tr. 66. 


� Địa chí Hà Tây, Đặng Văn Tu, Nguyễn Tá Nhí chủ biên, Sở Văn hoá- Thông tin Hà Tây, 2007, tr. 16.  


� Phủ ghi đây tương đương huyện, không phải phủ là cấp hành chính cao hơn huyện như trong các tài liệu trước đây. 


� Nguồn tài liệu: Làng xã Bắc Kỳ, Hà Đông toàn tỉnh tổng xã thôn danh sách, ký hiệu Viện Nghiên cứu Hán Nôm VHv. 1365. 


� Tài liệu lưu trữ, phông Toà sứ Hà Đông, D34  232. Sđd, tr. 116.


� Dẫn theo Từ điển Hà Nội- Địa danh. Bùi Thiết, Nxb Văn hoá- Thông tin, 1993, tr. 231. 


� Xem Đại Nam nhất thống chí, Quốc sử quán trtiều Nguyễn biên soạn; người dịch: Phạm Trọng Điềm, người hiệu đính: Đào Duy Anh, Nxb Thuận Hoá- Huế, 1992, T. 3, tr. 160.


� Nguồn tư liệu: Đồng Khánh địa dư chí (nhóm dịch giả: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Văn Nguyên, Philippe Papin, Nxb Thế giới, H. 2003), Sơn Tây tỉnh toàn hạt phủ huyện châu tổng xã thôn phường trang trại, ký hiệu Viện Nghiên cứu Hán Nôm A.83.
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